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sự phát triển nguồn nhân lực người chăm ở hai tỉnh  

       NINH THUẬN VÀ BÌNH THUẬN 

TẠ LONG 

 

Đồng bào Chăm là một bộ phận trong 

cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam, có vị trí 

quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc, luôn hoà vào  khối đại đoàn kết 

dân tộc trong hai cuộc kháng chiến cũng như 

trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước 

hiện nay. 

Trong những năm qua, nhờ sự nỗ lực tự 

thân và sự đầu tư, hỗ trợ to lớn theo các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước1, 

đồng bào Chăm đã đạt được những thành 

tựu đáng kể về nhiều mặt. Tuy vậy, tốc độ 

phát triển kinh tế - xã hội còn chưa tương 

xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển 

của đồng bào; hệ thống chính trị cơ sở ở 

một số nơi còn yếu, lực lượng đảng viên, 

cán bộ cốt cán người Chăm còn mỏng. Một 

số lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể 

các cấp chưa nhận thức rõ tính đặc thù của 

đồng bào Chăm, không thường xuyên chỉ 

đạo thực hiện các chủ trương, chính sách và 

tuyên truyền vận động quần chúng để tránh 

sự lợi dụng kích động, chia rẽ nên còn tiềm 

ẩn một số nhân tố bất lợi cho khối đại đoàn 

kết dân tộc mà địch có thể lợi dụng2.  

Những hạn chế và bất cập nói trên có 

nhiều nguyên nhân, trong đó có sự bất cập về 

nhận thức tính đặc thù tộc người của cán bộ 

                                                      
1 Nghị quyết số 22 - NQ/TW của Bộ Chính trị tháng 
11/1989, Quyết định số 72 - QĐ/HĐBT của Hội đồng 
Bộ trưởng tháng 3/1990 về phát triển kinh tế - xã hội 
miền núi, Chỉ thị số 121 - CT/TW tháng 3/1981 và 
Thông tri số 03 - TT/TW tháng 10/1991 của Ban chấp 
hành TW Đảng về công tác đối với đồng bào Chăm. 
2 Chỉ thị số 06/2004/CT - TTg ngày 18 tháng 02 năm 
2004. 

các cấp trong công tác chỉ đạo thực hiện các 

chủ trương, chính sách cũng như vận động, 

tuyên truyền quần chúng. Chính sự bất cập 

này đã tạo khoảng cách giữa mục tiêu và 

thành quả phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt 

là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và phát 

triển lực lượng đảng viên và cán bộ người 

Chăm, hạn chế sự nhích gần và gắn bó của 

người Chăm với cộng đồng quốc gia dân tộc 

Việt Nam. 

Sự bất cập này cần được khắc phục, dù 

không phải một sớm một chiều, nhưng cấp 

thiết. Bài báo này góp phần làm sáng tỏ tác 

động của một số nhân tố tới đào tạo và sử 

dụng nguồn nhân lực Chăm. 

ảnh hưởng của chính sách đào tạo và 

sử dụng cán bộ các dân tộc thiểu số 

Đào tạo đội ngũ cán bộ và trí thức 

người Chăm 

Từ năm 1975 đến nay, đồng thời với xây 

dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, việc phát 

triển nguồn nhân lực và đào tạo đội ngũ cán 

bộ cốt cán người Chăm cũng rất được chú 

trọng. Trước 1975 đa số người Chăm mù chữ 

Chăm và chữ Việt; đa số thanh niên Chăm 

chưa học hết lớp hai và có khoảng 80% trẻ 

em không được đến trường. Sau 1975, số học 

sinh đến trường đã tăng nhanh chóng: Năm 

1977 tỷ lệ học sinh Chăm chiếm 10,4% tổng 

số học sinh phổ thông của tỉnh Thuận Hải. 

Năm 1985 số học sinh đến trường đã chiếm 

2/3 trẻ em ở tuổi đi học (Phan An, 1989: 358 

- 359). Đến nay, 100% số xã của hai tỉnh 
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Ninh Thuận và Bình Thuận đã xoá mù chữ 

và phổ cập tiểu học, đang trong quá trình 

phổ cập trung học cơ sở3. Học sinh người 

Chăm chiếm 95% tổng số học sinh các 

trường dân tộc nội trú.  

Sự hoàn thiện hệ thống trường lớp ở vùng 

đồng bào Chăm là một trong những nhân tố 

quan trọng làm nên những thành quả vừa 

nêu. Thời Pháp thuộc, cả tỉnh Bình Thuận chỉ 

có 3 trường tiểu học. Hiện nay, 100% số xã 

có người Chăm ở tỉnh Bình Thuận cũng như 

tỉnh Ninh Thuận có trường tiểu học và trung 

học cơ sở. Các huyện đều có trường phổ 

thông trung học. Hệ thống trường phổ thông 

dân tộc nội trú đang phát triển (tỉnh Ninh 

Thuận có 2 trường tiểu học, 1 trường phổ 

thông trung học; tỉnh  Bình Thuận có 3 

trường tiểu học, 1 trường phổ thông trung 

học). Trong các trường tiểu học, học sinh 

được học tiếng và chữ Chăm. Năm học 2002- 

2003, tỉnh Bình Thuận có 95 lớp với 3.500 

học sinh được học tiếng Chăm; tỉnh Ninh 

Thuận có 318 lớp với 9.695 học sinh được 

học tiếng Chăm. Hàng năm số học sinh tốt 

nghiệp phổ thông trung học được cử tuyển 

vào các trường đại học hoặc dự bị đại học 

Trung ương. Tính đến năm 2003, tỉnh Ninh 

Thuận có khoảng 650 em đã ra trường hoặc 

đang học đại học. Tỉnh Bình Thuận, trong 

giai đoạn 1993 –  2004, có 128 sinh viên 

thuộc hệ cử tuyển4. Tuy vậy, chất lượng giáo 

dục ở vùng Chăm chưa cao, học sinh yếu, 

                                                      
3 Xã Phước Thái (huyện Ninh Phước) đã hình thành 
phổ cập trung học cơ sở. 
4 Báo cáo của Ban Dân vận tỉnh uỷ Ninh Thuận số 03 
BC/DV ngày 22/5/2003; Báo cáo của UBND tỉnh 
Ninh Thuận số 2887/KH - UB ngày 18/10/2004; Báo 
cáo của UBND tỉnh Bình Thuận số 75/UBBT - NLN 
ngày 07/11/2003; Biểu tổng hợp sinh viên hệ cử tuyển 
tỉnh Bình Thuận 1993 - 2004 của Ban Dân tộc tỉnh; 
Báo cáo của Sở Giáo dục tỉnh Ninh Thuận số 
153/THPT ngày 05/7/2000.  

kém chiếm tỷ lệ cao; tỉ lệ học sinh khá giỏi 

chỉ khoảng 22,5%5. 

Về chuyên môn, nghiệp vụ, số người 

Chăm học cao đẳng và đại học theo chế độ 

cử tuyển khá đông, nhưng tập trung chủ yếu 

ở ngành y và sư phạm. ở tỉnh Bình Thuận, tỉ 

lệ cán bộ Chăm thuộc ngành giáo dục chiếm 

tới 70,9%; tỉ lệ cán bộ y tế chiếm 22% tổng 

số cán bộ được điều tra năm 20046. ở tỉnh 

Ninh Thuận, tỉ lệ cán bộ người Chăm làm 

việc ở tỉnh và huyện thuộc ngành y chiếm 

23%, thuộc ngành giáo dục là 21,7%, ngành 

văn hoá và khoa học là 11,2%, cán bộ xã 

phường là 11,2%, thuộc các ngành khác là 

32,9% (Đổng Văn Dinh, 2005: 59 - 63). ở 

huyện Ninh Phước, nơi tập trung 80% dân số 

Chăm toàn tỉnh Ninh Thuận, số người Chăm 

làm việc trong ngành giáo dục chiếm tới 

80,1%, trong ngành y tế là 13,6%7.  Như 

vậy, ở tỉnh Ninh Thuận ngành học được 

người Chăm lựa chọn đã đa dạng hơn ở tỉnh 

Bình Thuận. Mặc dù vậy, tỉ lệ cán bộ được 

đào tạo theo ngành giáo dục và y tế so với 

các ngành khác vẫn cao. 

Về trình độ học vấn và chuyên môn kỹ 

thuật, tính đến năm 2003, người Chăm ở tỉnh 

Ninh Thuận đã có 3 tiến sĩ, 4 thạc sĩ, 6 giáo 

viên cao đẳng và trung học dạy nghề, 60 

giáo viên trung học, 827 giáo viên phổ thông 

các cấp; 57 bác sĩ và 200 y sĩ, y tá. Tính đến 

năm 2003, tỉnh Bình Thuận có 190 người tốt 

nghiệp trung học chuyên nghiệp (chiếm 

0,64% dân số Chăm), 20 công nhân lành 

                                                      
5 Báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận số 30 
BC/DT - CSĐT ngày 20/3/2005; Báo cáo của Tỉnh uỷ 
Ninh Thuận số 127 - BC/TU ngày 28/12/2000. 
6 Báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 
2005. 
7 Báo cáo của  UBND huyện Ninh Phước năm 2005. 
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nghề, 93 cán bộ y tế, trong đó có 23 bác sĩ, 

35 y sĩ, 16 nữ hộ sinh và 15 y tá.  

Sử dụng đội ngũ cán bộ Chăm được đào tạo 

Số cán bộ người Chăm làm việc ở các 

cấp như sau: 1 Phó Chủ tịch Hội đồng Dân 

tộc của Quốc hội, 1 Cục  phó Cục đường bộ, 

2 tỉnh uỷ viên, 4 đại biểu HĐND tỉnh, 6 cán 

bộ lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, 69 cán 

bộ công chức đang công tác ở các sở, ban, 

ngành của tỉnh, 1 bí thư kiêm chủ tịch 

UBND huyện, 1 chủ tịch UBND huyện, 1 

phó chủ tịch HĐND, 4 thường vụ huyện uỷ, 

5 trưởng ngành của huyện8. 

Xét theo cơ cấu công chức, viên chức 

(CCVC) ở hai tỉnh, tỷ lệ người Chăm trong 

tổng số CCVC là người dân tộc thiểu số của 

tỉnh vào loại cao nhất (62,8% ở tỉnh Bình 

Thuận và 72,9% ở tỉnh Ninh Thuận). Tỉ lệ 

CCVC người Chăm trong tổng số CCVC 

toàn tỉnh là 2,3% ở tỉnh Bình Thuận và 

4,35% ở tỉnh Ninh Thuận9. 

Sự không cân đối trong cơ cấu đội ngũ 

cán bộ người Chăm còn thể hiện ở cơ cấu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tháng 6 năm 
2004. 
9 Báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận số 47/BC- UB 
ngày 16/8/2004.  

CCVC khác nhau giữa các địa phương. 

Một điểm đáng lưu ý là đánh giá sự phát 

triển nguồn nhân lực không chỉ được tính 

bằng số lượng cán bộ, mà phải so sánh với tỉ 

trọng dân số - lao động của từng địa phương. 

Chẳng hạn Ninh Phước là huyện có tỉ lệ 

CCVC cao nhất so với các huyện Chăm khác 

thuộc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, 

nhưng số người Chăm nơi đây chiếm tới 

81,8% dân số Chăm toàn tỉnh Ninh Thuận và 

33,2% dân số Chăm ở hai tỉnh.  

Qua tỉ lệ CCVC so với tỉ lệ dân số 

Chăm vừa nêu có thể thấy ở tỉnh Ninh 

Thuận cần đẩy mạnh hơn nữa việc đào tạo 

bồi dưỡng cán bộ người dân tộc Chăm để 

họ đảm đương công việc của dân tộc mình 

và cùng chung sức gánh vác trách nhiệm 

với các dân tộc anh em trong tỉnh. ở cả hai 

tỉnh số người được đào tạo còn chưa đa 

dạng về ngành nghề. Do đó, ngoài hai 

ngành y tế và giáo dục, cán bộ người Chăm 

chưa tham gia rộng rãi vào các sở ngành 

khác của địa phương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Nghiên cứu thực địa, năm  2005. 

Số liệu bảng trên cho thấy, tỉ lệ CCVC 

người Chăm của các huyện ở tỉnh Ninh 

Cơ cấu 
Ninh Thuận 

Tổng số Ninh Phước Ninh Hải Ninh Sơn 

CCVC 100 86,9 11,1 1,96 

Dân số 100 81,8 14,8 3,42 

 Bình Thuận 

 

Cơ cấu 

Tổng số Bắc Bình Tuy Phong Hàm Thuận 

Bắc 

Hàm Thuận 

Nam 

Hàm Tân Tánh 

Linh 

CCVC 100 58,0 36,3 3,61 0,00 2,58 0,26 

Dân số 100 59,0 14,3 12,9 6,27 4,09 3,33 

Nguồn: - Ban Dân tộc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, năm 2005. 

 

Bảng 1.: Cơ cấu CCVC và cơ cấu dân số của các huyện có người Chăm 

 thuộc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận 
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Thuận gần tương ứng với tỉ lệ dân số 

người Chăm. Trong khi đó ở tỉnh Bình 

Thuận tỉ lệ CCVC người Chăm của huyện 

Tuy Phong lớn hơn tỉ lệ dân số người 

Chăm của huyện này 2,54 lần. Ngược 

lại, Hàm Tân và Tánh Linh tỉ lệ CCVC 

thấp hơn tỉ lệ dân số người Chăm. ở huyện  

 

 

 

 

 

 

Tuy sự điều chỉnh trên chưa phải đã hoàn 

toàn sát hợp, nhưng dù sao cũng tạo đà cho 

các huyện còn yếu về đội ngũ cán bộ người 

Chăm trong phát triển nguồn nhân lực của 

địa phương mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những số liệu trên cho thấy, ở cả hai tỉnh 

số cán bộ CCVC người Chăm thuộc đạo Bà 

la môn chiếm 3/4 tổng số cán bộ người 

Chăm theo tôn giáo. Tỉ lệ này khác với tỉ lệ 

tín đồ tôn giáo ở hai tỉnh (Tín đồ Bà la môn: 

56,5%, Bà ni: 39,3%, Islam: 3,44%).  

Đội ngũ cốt cán trong hệ thống chính 

trị ở cơ sở 

Bắc Bình, hai tỉ lệ này tương đương nhau. 

Sự mất cân đối trên đã được điều chỉnh 

bằng biện pháp đào tạo cán bộ thông qua 

hệ cử tuyển sinh viên đại học. Số liệu về 

cơ cấu sinh viên cử tuyển của tỉnh Bình 

Thuận từ 1993 - 2004 cho thấy sự điều 

chỉnh này. 

 

 

 

 

 

 

Xem xét cơ cấu đội ngũ CCVC người 

Chăm theo tôn giáo cũng thấy có sự khác 

biệt đáng kể. Bảng số liệu dưới đây sẽ cho 

thấy sự khác biệt này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạt nhân của hệ thống chính trị là các 

đảng viên. Tổng số đảng viên người Chăm 

của tỉnh Ninh Thuận là 254, của tỉnh Bình 

Thuận là 136. Số đảng viên này chủ yếu 

được phát triển sau 197510. So với tổng dân 

số người Chăm, số đảng viên chỉ chiếm 

                                                      
10 Báo cáo của Ban Dân vận tỉnh uỷ Ninh Thuận số 03 
BC/DV ngày 22/5/2003; Báo cáo của UBND tỉnh 
Bình Thuận số 75/UBBT - NLN ngày 07/11/2003.  

Bảng 2. Cơ cấu sinh viên cử tuyển của tỉnh Bình Thuận từ 1993 - 2004 

                                                                                                       §.v: % 

Toàn tỉnh Bắc Bình 
Tuy 

Phong 

Hàm Thuận 

Bắc 

Hàm Thuận 

Nam 
Hàm Tân Tánh Linh 

100 23,2 28,6 20,5 6,25 8,93 12,5 

Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận, năm 2005. 

 

Bảng 3. Cơ cấu đội ngũ công chức viên chức theo tôn giáo 

ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận      

                                                                                             §.v: % 

Tỉnh Tổng số Bà la môn Bà ni Islam 

Ninh Thuận 100 77,0 21,7 1,24 

Bình Thuận 100 74,5 25,5 0,00 

         Nguồn: - Ban Dân tộc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, năm 2005. 

                      - Nghiên cứu thực địa, năm 2005. 
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khoảng 0,4% ở tỉnh Ninh Thuận và 0,44% ở 

tỉnh Bình Thuận. Tỷ lệ này ở vùng nông thôn 

còn thấp hơn. ở tỉnh Bình Thuận trong tổng 

số 136 đảng viên người Chăm chỉ có 49 đảng 

viên ở nông thôn, trong khi dân số nông thôn 

chiếm 91%11. 

Số cán bộ chủ chốt cấp cơ sở12 (xã/ 

phường/ thị trấn) là người Chăm chiếm 

8,05% tổng số cán bộ chủ chốt của toàn tỉnh 

Ninh Thuận và 2,27% ở tỉnh Bình Thuận13. 

Tỉ lệ cán bộ chủ chốt so với tổng dân số 

người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận là 6%, tỉ lệ 

này ở tỉnh Bình Thuận là 16%. So với người 

Kinh tỉ lệ này thấp hơn nhưng không đáng 

kể. Như vậy, vấn đề đặt ra đối với hệ thống 

chính trị ở cơ sở của người Chăm là phát 

triển đảng viên để bảo đảm chất lượng của 

đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở.  

ở một số xã tỉ lệ cán bộ người Chăm còn 

cao hơn tỉ lệ dân số. Chẳng hạn ở xã Phước 

Thái (huyện Ninh Phước) người Chăm chiếm 

61,4% dân số toàn xã, nhưng tỉ lệ cán bộ 

chiếm tới 72%. ở xã Phước Nam (cùng 

huyện Ninh Phước) người Chăm chiếm 

72,5% dân số xã, nhưng tỷ lệ cán bộ  người 

Chăm là 85,7% số cán bộ chủ chốt trong xã. 

ở xã Xuân Hải (huyện Ninh Hải), trong số 

113 hộ gia đình chính sách (có công với 

nước) của xã chỉ có 01 hộ người Chăm, số 

đảng viên người Chăm thuộc hai thôn Phước 

Nhơn và An Nhơn chỉ chiếm 11,8% số đảng 

                                                      
11 Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận, năm 2005. 
12 Gồm các chức danh sau: Bí thư và Phó Bí thư đảng 
uỷ/Chi uỷ xã, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND xã, 
Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Mặt 
trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Chủ tịch 
Hội nông dân, Chủ tịch Hội phụ nữ, Bí thư Đoàn 
TNCSHCM. 
13 Bảng thống kê cán bộ chủ chốt cấp cơ sở là người 
dân tộc thiểu số, tính đến tháng 7/2004 của UBND 
tỉnh Ninh Thuận ngày 16/8/2004; Sở Nội vụ Bình 
Thuận, 6/2004. 

viên toàn xã, nhưng số cán bộ chủ chốt 

người Chăm chiếm 42%. Cùng xã này, người 

Kinh chiếm 47,5% dân số toàn xã, nhưng 

chiếm tới 99% số hộ gia đình chính sách. ở 

xã Phước Thái, người Kinh chiếm 32,7% dân 

số trong xã, số hộ chính sách chiếm tới 

88,4% toàn xã, nhưng số cán bộ chủ chốt chỉ 

có 28%14. 

Những số liệu trên cho thấy Nhà nước và 

chính quyền địa phương đã lấy lợi ích và 

lòng tin vào đồng bào Chăm làm cơ sở và 

mục đích của việc xây dựng hệ thống chính 

trị ở cơ sở vùng người Chăm. Điều này phản 

ánh chiến lược "lấy dân làm gốc" của Đảng 

và Nhà nước Việt Nam. 

ảnh hưởng của truyền thống hiếu học tới 

sự phát triển nguồn nhân lực người Chăm 

Trong sự nghiệp phát triển giáo dục 

ngoài sự quan tâm to lớn của Nhà nước, sự 

nỗ lực tự thân của đồng bào Chăm cũng là 

một nhân tố nội lực quan trọng. Một trong 

những biểu hiện của sự nỗ lực này là công 

tác khuyến học của các cộng đồng dòng họ 

và làng. Toàn vùng người Chăm tỉnh Ninh 

Thuận đều có hội khuyến học của làng và 

của các dòng họ. Ba xã gần như thuần Chăm 

ở tỉnh Bình Thuận là Phan Thanh, Phan Hiệp 

và Phan Hoà (huyện Bắc Bình) đều có hội 

khuyến học. 

Điều đáng chú ý là ở những xã có cả 

người Chăm và người Kinh sinh sống như 

Phước Thái, Xuân Hải thì chỉ người Chăm có 

hội khuyến học. Điều này cho thấy sự hiếu 

học, khuyến học của người Chăm thật đáng 

trân trọng. 

Quỹ của hội khuyến học do các gia đình 

và các học sinh đã ra nghề đóng góp. Chẳng 

                                                      
14 Báo cáo của Đảng uỷ & UBND các xã Phước Nam, 
Phước Thái, Xuân Hải, năm 2005. 
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hạn như quỹ của hội khuyến học thôn Như 

Bình có 160 triệu đồng. Số tiền này được 

Hợp tác xã nông nghiệp của thôn vay với lãi 

suất 2%/tháng, phần lãi hỗ trợ cho học sinh 

theo chế độ như sau: 

- Học sinh đi thi chuyển cấp: 10.000 - 

15.000đ/em (từ cấp tiểu học đến cấp PTTH). 

- Hỗ trợ tàu xe cho sinh viên đại học và 

cao đẳng và học sinh trung học chuyên nghiệp: 

+ Ngoài tỉnh: 50.000 đồng/em/năm. 

+ Trong tỉnh: 40.000 đồng/em/năm. 

- Thưởng học sinh giỏi: 

+ Tiểu học: 30.000 đồng/em 

+ Trung học cơ sở: 40.000 đồng/em 

+ Trung học phổ thông: 50.000 đồng/em 

- Học viên cao học, sinh viên đại học, 

sinh viên cao đẳng, học sinh trung học 

chuyên nghiệp: 

+ Cao học: 150.000 đồng/suất/năm 

+ Sinh viên đại học: 100.000 đồng/suất/năm 

+ Sinh viên cao đẳng và học sinh trung 

học chuyên nghiệp:  80.000 đồng/suất/năm. 

- Sinh viên đạt điểm trunh bình cả năm 

học 6,5 điểm: được 80.000 đồng/suất/năm 

- Học sinh thuộc diện nghèo, gia đình 

chính sách nhưng học khá giỏi: 

+ Tiểu học: 20.000 đồng/suất/năm 

+ Trung học cơ sở: 30.000 đồng/suất/năm 

+ Trung học phổ thông: 50.000 đồng/suất/năm  

Mức hỗ trợ hoặc khen thưởng trên tuy 

không nhiều, nhưng có tác dụng động viên, 

khích lệ rất lớn, đồng thời cũng thúc đẩy học 

sinh thi đua vươn lên. Vì vậy, vai trò của nó 

không nhỏ. 

Nhận xét          

Để phục vụ cho việc quản lý và phát triển 

nguồn nhân lực Chăm, Nhà nước đã đào tạo 

đội ngũ cán bộ và trí thức Chăm khá đông 

đảo và có trình độ. Tuy vậy, chất lượng của 

đội ngũ này còn có mặt hạn chế do nguồn cử 

tuyển nhiều. Mặt khác, nguồn cán bộ được 

đào tạo chưa đa dạng, còn tập trung vào 

ngành y tế và giáo dục. Điều này hạn chế sự 

tham gia của cán bộ người Chăm vào những 

lĩnh vực kinh tế - xã hội khác của đất nước. 

Về cơ cấu và tỉ trọng cán bộ Chăm theo 

dân số ở từng địa phương và tôn giáo, tỉ lệ 

cán bộ Chăm ở hai tỉnh Ninh Thuận và 

Bình Thuận tuy cao hơn so với các dân tộc 

thiểu số khác, nhưng vẫn thấp hơn so với tỉ 

trọng dân số khá nhiều, rõ rệt nhất là ở tỉnh 

Ninh Thuận (4,35% CCVC người Chăm so 

với 12,2% tỉ trọng dân số). Giữa các huyện 

trong tỉnh và giữa các tôn giáo cũng chưa 

có sự cân đối giữa tỉ lệ dân số và tỉ lệ 

CCVC người Chăm. 

Hy vọng với truyền thống văn hiến và 

hiếu học vốn có, cùng với sự hỗ trợ của Nhà 

nước với các chính sách đào tạo và sử dụng 

nguồn nhân lực đa dạng đội ngũ cán bộ và trí 

thức Chăm sẽ phát triển ngày càng toàn diện.  
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